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Thống kê khoa học và công nghệ 

và những vấn đề với Việt nam 

(tiếp theo) 

                                                                              Ths. Cao Minh Kiểm 

                                                        Phó giám đốc TTTT Tư liệu KH&CN Quốc gia 

III. Một số ý kiến về thống kê KHCN ở 

Việt Nam 

1. Hiện trạng công tác thống kê KHCN 

Việt Nam 

Công tác thống kê KHCN ở Việt Nam 

mặc dù đã được đặt ra từ đầu những năm 

80 của thế kỷ trước song vẫn chưa phát 

triển đúng tầm, cần được nhìn nhận và tổ 

chức lại để đáp ứng được đòi hỏi của công 

tác quản lý, hoạch định chính sách phát 

triển KHCN. Vẫn còn nhiều vấn đề bất cập 

như chỉ tiêu thống kê, cơ sở pháp lý, tổ 

chức, công tác thu thập, xử lý, công bố và 

sử dụng số liệu thống kê. Có thể nhận 

định một số vấn đề của công tác thống kê 

KHCN ở Việt Nam như sau: 

- Hoạt động thống kê KHCN không 

được tiến hành thường xuyên, định kỳ; 

Chế độ báo cáo thống kê không được thực 

hiện đầy đủ. 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê KHCN 

không còn phù hợp do được ban hành từ 

lâu, chịu ảnh hưởng của thời kỳ kế hoạch 

hoá tập trung, không phù hợp với  thông lệ 

quốc tế, không tạo ra số liệu có khả năng 

so sánh quốc tế, không phù hợp với hội 

nhập và kinh tế thị trường, xã hội hoá hoạt 

động KHCN. 

- Chưa hình thành được được tổ chức 

thống kê chuyên ngành KHCN cũng như 

chưa hình thành được hệ thống thống kê 

KHCN trong cả nước. 

- Phương pháp luận thống kê KHCN 

theo chuẩn mực quốc tế chưa được nghiên 

cứu và áp dụng thấu đáo. 

Thực trạng công tác thống kê KHCN 

của Việt Nam có tính chất "ăn đong", như 

một chuyên gia về thống kê đã nhận định. 

Những bất cập trên đòi hỏi phải có những 

giải pháp và bước đi thích hợp để làm cho 

công tác thống kê KHCN phát triển theo 

kịp yêu cầu.  

2. Căn cứ chính sách và pháp lý phát triển 

công tác thống kê KHCN thời gian tới 

Hiện nay vấn đề phát triển công tác 

thống kê KHCN đã trở nên cấp bách và 

cần phải được tiến hành nhanh chóng. Có 

thể nói rằng việc phát triển công tác thống 

kê KHCN đã có những nền tảng pháp lý 

và chính sách rõ ràng như: 

- Điều 51 Luật KHCN đã quy định rõ 

hệ thống chỉ tiêu thống kê KHCN được 

quy định thống nhất trong cả nước.  

- Luật Thống kê được soạn thảo để 

đệ trình Quốc hội xem xét xác định rõ ràng 

quan hệ giữa thống kê tập trung và thống 

kê bộ/ngành, phân định rõ vai trò của 

Tổng cục Thống kê và các tổ chức thống 

kê bộ/ngành trong việc phát triển thống kê 

chuyên ngành. Luật xác định rằng các 

bộ/ngành cần đẩy mạnh công tác thống 

kê chuyên ngành, đảm bảo cung cấp 

những chỉ tiêu thống kê ngành cho thống 

kê tập trung. 

- Chỉ thị số 28/1998/CT-TTg ngày 

19/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 
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tăng cường và hiện đại hoá công tác thống 

kê trong đó nêu rõ số liệu thống kê của 

ngành nào quản lý, ngành đó phải chịu 

trách nhiệm tổng hợp, cung cấp cho Tổng 

cục Thống kê, phát triển công tác thống 

kê dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; 

- Quyết định số 141/2002/QĐ-CP 

ngày 21/10/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt định hướng phát triển 

thống kê Việt Nam đến năm 2010, trong 

đó xác định cần đưa thống kê Việt Nam 

đạt trình độ tiên tiến và phù hợp với thông 

lệ quốc tế; Hệ thống thống kê phải xây 

dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ tin 

học hiện đại, phương pháp thống kê, bảng 

phân loại, danh mục được xây dựng trên 

cơ sở chuẩn mực và thông lệ thống kê 

quốc tế; kiện toàn tổ chức thống kê của 

các bộ/ngành theo hướng mỗi bộ/ngành 

có tổ chức thống kê đủ năng lực.  

- Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện kết luận Hội nghị Trung 

ương 6 (khoá IX) đề cập đến xây dựng 

Nghị định Chính phủ về Thống kê KHCN, 

coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Bộ 

KHCN đã quyết định đẩy nhanh công tác 

xây dựng nghị định thống kê KHCN. 

- Nhu cầu của Nhà nước, của Lãnh 

đạo Bộ KHCN, của công tác quản lý, 

nghiên cứu hoạch định chính sách KHCN. 

Sự chú trọng, định hướng lại của các 

tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thống kê 

KHCN cũng là căn cứ để chúng ta nghiên 

cứu hoàn thiện công tác thống kê KHCN. 

3. Những đề xuất về bước đầu hoàn 

thiện công tác thống kê KHCN 

Căn cứ các định hướng có tính chất 

chỉ đạo, từ các yêu cầu khách quan về 

công tác thống kê KHCN cũng như những 

vấn đề được các nước đang phát triển 

quan tâm, tôi đề xuất một số ý kiến về 

bước đầu hoàn thiện công tác thống kê 

KHCN dưới đây: 

a. Quan điểm và nguyên tắc phát triển 

Mục tiêu phát triển của công tác 

thống kê KHCN là làm cho thống kê 

KHCN trở thành phương tiện quản lý hữu 

hiệu, đáp ứng yêu cầu đánh giá, phân tích 

thực trạng và dự báo tình hình phát triển 

KHCN trong cả nước và từng cấp, từng 

ngành phù hợp với chuẩn mực quốc tế, 

góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế; 

hình thành một hệ thống thống kê KHCN 

của Việt Nam dựa trên công nghệ hiện 

đại, liên kết mạng, đảm bảo thu thập, xử lý 

và cung cấp các số liệu thống kê có hệ 

thống về KHCN. 

Việc phát triển công tác thống kê 

KHCN của Việt Nam cần được thực hiện 

trên cơ sở các quan điểm và nguyên tắc 

chủ đạo sau: 

- Số liệu thống kê KHCN là thông 

tin có giá trị pháp lý, phản ảnh tình hình 

hoạt động KHCN của đất nước. Số liệu 

thống kê KHCN do cơ quan quản lý nhà 

nước về KHCN là Bộ KHCN thu thập và 

cung cấp là thông tin chính thống, có giá 

trị pháp lý để phục vụ nhu cầu thông tin 

thống kê của Đảng và Nhà nước, các đối 

tượng trong xã hội; 

- Thống kê KHCN được đảm bảo 

bằng pháp luật. Nguồn thông tin thống kê, 

phương pháp thu thập; hệ thống chỉ tiêu 

phải đảm bảo các nguyên tắc về chuyên 

môn, dựa trên căn cứ khoa học, có tính ổn 

định lâu dài đáp ứng yêu cầu so sánh theo 

không gian và thời gian, trong nước và 

quốc tế;  

- Nhà nước đảm bảo đủ nguồn lực 

cần thiết cho thống kê, trong đó có thống 

kê KHCN để có những số liệu đầy đủ, 
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chính xác, kịp thời phục vụ cho quản lý và 

xây dựng chính sách, chiến lược phát triển 

KHCN; 

- Thống kê KHCN là một bộ phận của 

thống kê tập trung, vì thế phải có kết hợp 

chặt chẽ giữa thống kê tập trung và thống 

kê KHCN, tuân thủ những quy định quản 

lý Nhà nước về thống kê. Số liệu thống kê 

KHCN của hệ thống thống kê tập trung do 

thống kê Bộ Khoa học và công nghệ thu 

thập, xử lý, tổng hợp và báo cáo; 

- Các phương pháp thống kê, các 

bảng phân loại, danh mục được xây dựng, 

các chỉ tiêu thống kê KHCN phải có tính 

khoa học, cập nhật, phát triển trên cơ sở 

các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng 

thời phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê 

KHCN cần phải được xây dựng dựa trên 

cơ sở ứng dụng công nghệ tin học hiện 

đại, liên kết mạng; 

- Kết hợp công tác thống kê KHCN 

với công tác thông tin KHCN; 

b. Định hướng phát triển và hoàn thiện 

công tác thống kê KHCN 

Việc hoàn thiện công tác thống kê 

KHCN cần được tiến hành theo những định 

hướng phát triển công tác thống kê Việt 

Nam được Chính phủ phê duyệt. Những 

định hướng cơ bản có thể bao gồm: 

- Hoàn thiện môi trường pháp lý cho 

công tác thống kê KHCN bằng việc nhanh 

chóng xây dựng Nghị định Chính phủ về 

Thống kê KHCN. Nghị định sẽ tạo một 

công cụ pháp lý quan trọng, cụ thể hoá 

Luật thống kê cho thống kê KHCN; 

- Hoàn thiện hệ thống thu thập số liệu 

thống kê KHCN. Hệ thống thống kê KHCN 

cần được kiện toàn theo hướng có tổ chức 

thống kê KHCN có đủ năng lực và cơ cở 

vật chất kỹ thuật và kết hợp thống kê 

KHCN với công tác thông tin KHCN. Tiến 

tới hình thành hệ thống thống kê KHCN 

trong cả nước; 

- Từng bước hoàn thiện và chuẩn hoá 

các sản phẩm thống kê KHCN như báo 

cáo thống kê thường niên, niên giám 

thống kê, kết quả điều tra KHCN định kỳ, 

sản phẩm dự báo, phân tích dựa trên số 

liệu thống kê; 

- Hoàn thiện phương pháp thống kê 

theo hướng ứng dụng phương pháp thống 

kê KHCN hiện đại, phù hợp với các tiêu 

chuẩn; thông lệ quốc tế, phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. Cần chú trọng nghiên cứu 

thấu đáo các phương pháp luận thống kê 

KHCN quốc tế hiện hành (như hướng dẫn 

Frascati, hướng dẫn Oslo, hướng dẫn 

Canberra, hướng dẫn của UNESCO,...). 

Xây dựng và thể chế hoá các chỉ tiêu quốc 

gia tập trung theo hướng đồng bộ, phản 

ảnh được yêu cầu của thống kê KHCN, 

đảm bảo so sánh thế giới và khu vực; 

Chuẩn hoá các bảng phân loại sử dụng 

trong thống kê KHCN theo hướng tương 

thích với các Bảng phân loại chuẩn quốc 

tế nhưng mở rộng để đáp ứng yêu cầu và 

thực tiễn Việt Nam; 

- ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông để phát triển công tác thống 

kê KHCN. 

c. Hệ thống chỉ tiêu thống kê KHCN 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu thống kê KHCN phù hợp với Việt 

Nam và tương đồng với khu vực và thế 

giới là vấn đề quan trọng. Theo tôi, những 

chỉ tiêu thống kê KHCN cần được xây 

dựng dựa vào nhu cầu thực tế của Việt 

Nam đồng thời tham khảo các nhóm chỉ 

tiêu thống kê KHCN được nhiều nước sử 

dụng như:  
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- Chỉ tiêu về nghiên cứu phát triển;  

- Nhân lực khoa học và công nghệ;  

- Đổi mới công nghệ và sử dụng công 

nghệ; sáng chế (Patents);  

- Các chỉ tiêu về tác động của khoa 

học và công nghệ như: Cán cân thanh 

toán công nghệ (TBP) và thương mại công 

nghệ; thương mại công nghệ cao; phổ 

biến công nghệ thông tin; Đo lường thư 

mục học (bài báo khoa học và công 

nghÖ)-®Çu ra.   

Cần nghiên cứu đưa thêm những chỉ 

tiêu đặc thù của Việt Nam và những chỉ 

tiêu đánh giá chính sách, tác động của 

KHCN, tính cạnh tranh/năng lực cạnh 

tranh, nhận thức của công chúng về 

KHCN, hạ tầng cơ sở, tác động của KHCN 

với sản xuất kinh doanh,... 

d. Phương pháp luận thống kê KHCN 

Phương pháp luận thống kê KHCN  

cần dựa trên nền tảng phương pháp luận 

thống kê của Việt Nam do Tổng cục 

Thống kê ban hành và các phương pháp 

luận đã được quốc tế thừa nhận trong lĩnh 

vực KHCN như: 

- Hướng dẫn Frascati cho thống kê 

nghiên cứu phát triển; 

- Hướng dẫn Canberra cho thống kê 

Nhân lực KHCN;   

- Hướng dẫn Oslo cho Thống kê về 

đổi mới 

- Hệ thống phân loại lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học (của OECD và UNESCO), 

hệ thống phân loại công nghệ công 

nghiệp (ISIC); hệ thống phân loại về 

ngành nghề đào tạo, về phân loại trình độ 

nhân lực;... 

Từ các nghiên cứu thấu đáo về các 

phương pháp luận nói trên, kết hợp với 

thực tế Việt Nam, chúng ta sẽ có thể đưa 

ra những phương pháp luận phù hợp cho 

Việt Nam. 

e. Những sản phẩm đầu ra 

Một số sản phẩm đầu ra của hệ 

thống thống kê KHCN có thể bao gồm: 

- Các cơ sở dữ liệu thống kê KHCN 

- Báo cáo Chỉ tiêu KHCN quốc gia 

(National S&T Indicators): trong đó bao gồm 

các chỉ tiêu về NCPT, về nhân lực KHCN, 

về sáng chế, về xuất bản và trích dẫn,... 

- Báo cáo thường niên "Điều tra 

nghiên cứu và phát triển Quốc gia" 

(National Survey on R&D) 

- Báo cáo "Điều tra quốc gia về Đổi 

mới" (National Survey on Innovation) 

- Báo cáo "Điều tra nhận thức khoa 

học công nghệ" (National survey on Public 

awareness of S&T"; 

- Báo cáo về Năng lực cạnh tranh 

bằng khoa học và công nghệ; 

f.  Một số công việc cần triển khai trước mắt 

Một số công việc trước mắt nên tiến 

hành ngay là: 

- Đánh giá lại một cách đầy đủ thực 

trạng công tác thống kê KHCN của Việt 

Nam để đề ra những bước đi hợp lý;  

- Thành lập nhóm chuyên gia nghiên 

cứu xây dựng đề án về phát triển công tác 

thống kê KHCN Việt Nam. 

- Nhanh chóng biên soạn và trình 

Chính phủ ban hành Nghị định Chính phủ 

về Thống kê KHCN; 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu thống kê KHCN phù hợp với Việt Nam; 

IV. Kết luận 

Hoạt động KHCN của Việt Nam đã 

có những bước phát triển mới, đòi hỏi công 
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tác thống kê KHCN của Việt Nam cũng 

phải có những phát triển kịp thời để đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý và 

hoạch định chính sách KHCN trong thời kỳ 

mới. Sự cần thiết phải phát triển công tác 

thống kê KHCN đã được thể hiện rất rõ 

qua các quyết định và các định hướng của 

Chính phủ. 

Công tác thống kê KHCN của Việt 

Nam cần phát triển theo hướng đáp ứng 

yêu cầu cụ thể của công tác quản lý và 

hoạch định chính sách của đất nước 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế, hiện 

đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin 

và viễn thông hiện đại. Để thực hiện 

được điều này, cần phải có những bước 

đi nhanh chóng và hợp lý, cần nhanh 

chóng xây dựng đề án về phát triển 

công tác thống kê KHCN của Việt Nam 

trong thời gian tới 

Một số ý kiến về nghiên cứu cải tiến phương pháp 

điều tra năng suất, sản lượng lúa ở Việt Nam 

                                                                                   Nguyễn Hoà Bình 

Theo quyết định số: 300/TCTK/NLTS 

ngày 19 tháng 7 năm 1996 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê từ năm 1996 

đến nay Vụ Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 

đã tiến hành triển khai và chỉ đạo cuộc điều 

tra năng suất, sản lượng lúa từ phương 

pháp gặt điểm thống kê sang điều tra 

phỏng vấn năng suất, sản lượng thực tế thu 

hoạch từng vụ với hộ nông dân trồng lúa 

(gọi tắt là điều tra thực thu hộ gia đình). 

Tuy vậy, trong công tác điều tra năng 

suất, sản lượng lúa những năm qua bên cạnh 

những ưu điểm đã được nhiều người thừa 

nhận, vẫn tồn tại một số vấn đề sau đây: 

- Trong công tác chỉ đạo điều tra, bên 

cạnh những tỉnh, huyện làm tốt thực hiện 

đúng qui trình, vẫn còn những địa phương 

thực hiện chưa đầy đủ. Qua công tác kiểm 

tra, phúc tra cho thấy: việc khai báo diện 

tích thực tế gieo trồng lúa của hộ còn chưa 

đúng qui định, chỉ ghi những diện tích 

được giao khoán lâu dài của hộ, không ghi 

những diện tích lúa nhận đấu thầu, nhận 

chuyển nhượng từ hộ khác,… do đó 

thường bỏ sót diện tích lúa của hộ, có 

huyện kiểm tra 3 năm liền diện tích lúa 

không đổi do không kê khai diện tích lúa 

đã chuyển sang mục đích khác như: 

chuyển sang đất thổ cư, chuyển sang 

canh tác cây trồng khác,… Tình trạng kê 

khai đại khái, thiếu trung thực tuy không 

phổ biến nhưng vẫn tồn tại ở một số hộ, 

thôn, ấp điều tra.  

- Trong công tác chỉ đạo khâu ước 

tính nhiều địa phương còn xem nhẹ nên 

chất lượng số liệu này chưa cao, giữa số 

liệu ước tính với số liệu thực tế còn khoảng 

cách xa, chưa sát đúng, chưa phục vụ tốt 

cho công tác dự báo đánh giá mùa màng 

và phục vụ cho công tác điều tra từ Trung 

ương đến các địa phương. 

- Về phương án điều tra hiện hành 

cũng còn nhiều ý kiến đề nghị rất khác 

nhau, tập trung vào một số nội dung sau: 

+ Mặc dù đã tiến hành phương pháp 

điều tra thực thu phỏng vấn hộ 6 năm nay 

nhưng hiện vẫn còn tỉnh và một số huyện 

đề xuất cho thực hiện phương pháp điều 

tra trực tiếp: chọn điểm mẫu trên thực địa 

đồng ruộng và tổ chức gặt thống kê như 

những năm trước đây. Phương pháp điều 


